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V. Động vật không xương sống 

V.1. Động vật không xương sống nước ngọt 

V.1. 1. Giáp xác 
 
1. Bộ Mười chân-  Decapoda 

Họ  Cua suối -  Potamidae     

314. Tên khoa học: Potamiscus cucphuongensis Dang, 1975. 

Tên Việt Nam: Cua suối cúc phương. 
Họ  Cua suối -  Potamidae    Bộ Mười chân - Decapoda  

Phân hạng: LR cd 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, phân bố hẹp trong vườn quốc gia. 

Phân bố:  
- Trong nước: Ninh Bình (CúcPhương). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 5, 7, 9. 

 

315. Tên khoa học: Potamiscus tannanti  (Rathbun, 1904). 

Tên Việt Nam: Cua suối mai ráp 

Họ Cua suối - Potamidae   Bộ  Mười chân - Decapoda 

Phân hạng: VU B1+2a, b, e. 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác nhiều. 

Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai, Hoà Bình. 

- Thế giới:  Trung Quốc (Hà Khẩu, Vân Nam). 

Tài liệu dẫn:  2, 3, 4, 9. 

 

316. Tên khoa học: Potamon fruhstorferi  (Balss, 1914). 

Tên Việt Nam: Cua suối vỏ nhẵn. 

Họ Cua suối - Potamidae   Bộ Mười chân - Decapoda 

Phân hạng: VU B1+2a, b, e. 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác nhiều. 

Phân bố:  
- Trong nước: Thừa Thiên - Huế, Nam Trung Bộ (Phúc Sơn). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 2, 6, 8, 9, 10. 

 

317.  Tên khoa học: Ranguna (Ranguna) kimboiensis Dang, 1975. 

Tên Việt Nam: Cua suối kim bôi. 
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Họ Cua suối - Potamidae  Bộ Mười chân - Decapoda 
Phân hạng: VU D2 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác nhiều. 

Phân bố:  
- Trong nước: Hoà Bình (Chi Nê, Kim Bôi), Ninh Bình (Cúc Phương). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 5, 7. 

 

318. Tên khoa học: Tiwaripotamon annamense  (Balss, 1914). 
Tên Việt Nam: Cua suối trung bộ. 
Họ Cua suối - Potamidae  Bộ  Mười chân - Decapoda  

Phân hạng: VU B1 + 2a,b,e 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác nhiều. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai, Hoà Bình, Nam Trung Bộ. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 4, 9. 

 

V. 1. 2. thân mềm 
1. Bộ Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Họ  ốc mút - Pachychiliidae 
319. Tên khoa học: Brotia swinhoei (Adens, 1870). 

Tên Việt Nam: ốc mút hình tháp. 

Họ  ốc mút - Pachychiliidae  Bộ Chân bụng trung - Mesogastropoda  

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác nhiều. 

Phân bố:  
- Trong nước: Hoà Bình, Ninh Bình, Hải Phòng (đảo Cát Bà). 

- Thế giới: Trung Quốc (Hồng Kông, Hải Nam). 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 10. 

 
320. Tên khoa học: Sulcospira  proteus (Bavay et Dautzenberg, 1910). 

Tên Việt Nam: ốc mút vệt nâu 

Họ ốc mút - Pachychiliidae  Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda   
Phân hạng: VU B1+2a,b,e 
Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác nhiều. 
Phân bố:  
- Trong nước: Cao Bằng, Lai Châu. 
- Thế giới:  Chỉ có ở Việt Nam. 
Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 13. 



v. Động vật không xương sống  

 161

2. Bộ  Trai cóc - Unionoida 
Họ  Trai cóc - Amblemidae   
321. Tên khoa học: Contradens semmelincki fultoni (Haas, 1939) 

Tên Việt Nam: Trai cóc mẫu sơn 

Họ  Trai cóc - Amblemidae   Bộ  Trai cóc - Unionoida  
Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, phân bố hẹp, chưa có đủ thông tin.  

Phân bố:  
- Trong nước: Lạng Sơn (sông vùng Mẫu Sơn). 

- Thế giới:  Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 13. 

 

322. Tên khoa học: Gibbosula crassa (Wood, 1815). 

Tên Việt Nam:  Trai cóc dày  

Họ  Trai cóc - Amblemidae    Bộ Trai cóc - Unionoida  
Phân hạng: CR A1c, d B1D 

Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rất hẹp, có giá trị thực phẩm, vỏ dày được sử dụng làm nhân 
cấy ngọc trai và các đồ mỹ nghệ. Loài này đang bị khai thác rất nhiều. Nếu không có biện 
pháp bảo vệ, loài này có nguy cơ bị tuyệt chủng.   
Phân bố: 
-  Trong nước: Cao Bằng (sông Bằng). 

- Thế giới: Trung Quốc (sông Tây Giang). 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 12. 

 

323. Tên khoa học: Lamprotula blaisei  (Dautzenberg et Fischer, 1905). 

Tên Việt Nam:  Trai cóc hình lá 
Họ  Trai cóc - Amblemidae  Bộ Trai cóc - Unionoida  

Phân hạng: VU B2a,b,e+3d 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, có giá trị thực phẩm, vỏ dày làm khuy, khảm xà cừ, đang bị 
khai thác nhiều. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8. 

 

324. Tên khoa học: Lamprotula leai  (Gray, 1857). 

Tên Việt Nam: Trai cóc hình tai 
Họ  Trai cóc - Amblemidae    Bộ  Trai cóc - Unionoida 
Phân hạng: VU B2a, b, e+3d 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm, vỏ dày làm khuy, khảm xà cừ, đang bị khai 
thác nhiều. 
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Phân bố:  
- Trong nước: Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

- Thế giới: Trung Quốc (sông Trường Giang Hồ Bắc, Hồ Nam). 

Tài liệu dẫn:  6, 7, 8, 12. 

 

325. Tên khoa học: Lamprotula nodulosa (Wood, 1815). 

Tên Việt Nam: Trai cóc tròn. 
Họ  Trai cóc - Amblemidae    Bộ  Trai cóc - Unionoida 

Phân hạng: VU B2a,b,e+3d 

Cơ sở phân hạng: Loài phân bố hẹp, có giá trị thực phẩm, vỏ dày làm khuy, khảm xà cừ, đang 
bị khai thác nhiều. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Cao Bằng (sông Bằng). 

- Thế giới: Trung Quốc (Hoa Trung). 

Tài liệu dẫn:  6, 7, 8, 12. 

 

Họ Trai cánh - Unionidae   
326. Tên khoa học: Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856). 

Tên Việt Nam: Trai vỏ nâu 

Họ Trai cánh - Unionidae   Bộ Trai cóc - Unionoida  

Phân hạng:  DD 

Cơ sở phân hạng: Loài phân bố hẹp, chưa có đủ thông tin. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Tuyên Quang, Phú Thọ (sông Lô-Việt Trì). 

- Thế giới: Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 13. 

 
327. Tên khoa học: Cristaria bialata (Lea, 1857). 

Tên Việt Nam:  Trai cánh mỏng 

Họ Trai cánh - Unionidae   Bộ  Trai cóc - Unionoida   

Phân hạng: VU 2a,b, e+3a,d 

Cơ sở phân hạng: Là loài có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác quá mức. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Sông vùng Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ. 

- Thế giới: Trung Quốc (Hoa Nam). 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8. 

 

328. Tên khoa học: Cuneopsis (Procuneopsis) demangei   Haas, 1929. 
Tên Việt Nam:  Trai cóc nhẵn 
Họ  Trai cánh - Unionidae   Bộ  Trai cóc - Unionoida  
Phân hạng: DD 
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Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, phân bố hẹp. Chưa có đủ thông tin. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Phú Thọ (ngã ba sông Việt Trì). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 13. 

 

329. Tên khoa học: Lanceolaria fruhstorferi  (Bavay et Dautzenberg, 1901). 

Tên Việt Nam: Trùng trục có khía 

Họ  Trai cánh - Unionidae   Bộ  Trai cóc - Unionoida  
Phân hạng: VU B2a,b,e +3d 

Cơ sở phân hạng: Loài đặc hữu, có giá trị thực phẩm, đang bị khai thác nhiều. 

Phân bố:  
- Trong nước: Cao Bằng, Huế, Nam Trung Bộ (Phúc Sơn). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8. 

 

330. Tên khoa học: Pilsbryoconcha suilla  (Martens, 1902). 

Tên Việt Nam:  Trai sunla 

Họ  Trai cánh - Unionidae  Bộ  Trai cóc - Unionoida   

Phân hạng: DD 
Cơ sở phân hạng: Là loài đặc hữu, phân bố hẹp, hiện chưa đủ thông tin. 

Phân bố:  
- Trong nước: Sông vùng Lạng Sơn. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 13. 

 

331. Tên khoa học: Protunio messageri  Bavay et Dautzenberg, 1901 

Tên Việt Nam: Trai cóc vuông 

Họ  Trai cánh - Unionidae  Bộ  Trai cóc - Unionoida   
Phân hạng: EN B2a, b, e+3a, b, d 

Cơ sở phân hạng: Là loài đặc hữu, phân bố hẹp. 

Phân bố:  
- Trong nước: Cao Bằng, Lạng Sơn.  

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 13. 

 

332. Tên khoa học: Sinohyriopsis cumingii (Lea, 1852). 

Tên Việt Nam:  Trai điệp 

Họ  Trai cánh - Unionidae  Bộ  Trai cóc - Unionoida   
Phân hạng: VU B 2a, b, e+3a, d 
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Cơ sở phân hạng: Là loài có giá trị thực phẩm, vỏ xà cừ đẹp màu ánh tím hồng được sử dụng 
để khảm trai, nguyên liệu làm mỹ nghệ, giấy điệp. Ngoài ra, loài này được sử dụng để nuôi 
cấy ngọc trai. Đang bị khai thác quá mức.  
Phân bố:  
- Trong nước: Đồng bằng và trung du Bắc Bộ. 

- Thế giới: Trung Quốc (Trung, Nam). 

Tài liệu dẫn: 6, 7, 8, 10. 
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V. 2. Động vật không xương sống ở biển 

V. 2. 1 San hô 
1. Bộ San hô sừng - Gorgonacea 
Họ San hô đỏ - Corallidae     
333. Tên khoa học: Corallium japonicum  Kishinouye, 1904 
Tên Việt Nam: San hô đỏ nhật bản 
Họ San hô đỏ - Corallidae     Bộ  San hô sừng - Gorgonacea  
Phân hạng: DD 
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Cơ sở phân hạng: Phân bố ở vùng nước sâu, mọc thưa, tốc độ lớn rất chậm; Xương có độ cứng 
cao, dùng làm hàng mĩ nghệ cao cấp, là đối tượng bị khai thác triệt để. Chưa có đủ thông tin. 
Phân bố:  
- Trong nước: Chưa rõ. 

- Thế giới: ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 3. 

 
334. Tên khoa học: Corallium konojoi  Kishinouye, 1903 

Tên Việt Nam: San hô đỏ ko - noi 
Họ  San hô đỏ - Corallidae  Bộ  San hô sừng - Gorgonacea  

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Phân bố ở vùng nước sâu, mọc thưa, tốc độ lớn rất chậm; Khu phân bố bị 
chia cắt; Xương có độ cứng cao, dùng làm hàng mĩ nghệ cao cấp, là đối tượng bị khai thác 
triệt để. Chưa có đủ thông tin. 
Phân bố:  
- Trong nước: Chưa rõ. 

- Thế giới:  ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 3. 

 
Họ  San hô sừng - Ellisellidae 

335. Tên khoa học: Junceella gemmacea   (Valenciennes, 1857). 
Tên Việt Nam: San hô sừng cành dẹp 
Họ  San hô sừng - Ellisellidae  Bộ  San hô sừng - Gorgonacea  
Phân hạng: EN A1a,c B1+2a,c 
Cơ sở phân hạng:  Phân bố ở vùng biển nông, rất dễ bị chết nếu điều kiện môi trường sống 
thay đổi (nhạy cảm với nước đục và nhạt); khu phân bố bị chia cắt; số lượng ít, nơi cư trú bị 
thu hẹp liên tục do ô nhiễm ven bờ.  
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Ninh (Hạ Long, quần đảo Cô Tô), Hải Phòng (Cát Bà, Long Châu), Kiên 
Giang (Phú Quốc).  
- Thế giới: Trung Quốc (Quảng Đông), Xingapo. 
Tài liệu dẫn: 3, 9. 
 
Họ  San hô trúc - Isididae 
336. Tên khoa học: Isis hippuris Linnaeus, 1758. 

Tên Việt Nam: San hô trúc 

Họ  San hô trúc - Isididae  Bộ  San hô sừng - Gorgonacea  

Phân hạng: VU A1a,d C2a. 

Cơ sở phân hạng: Chỉ có ở quần đảo Trường Sa; cư trú ở vùng biển nông dễ phát hiện; số 
lượng ít, bị khai thác làm đồ mĩ nghệ. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quần đảo Trường Sa. 
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- Thế giới: Các đảo thuộc trung tâm ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 2, 3, 9. 

 
2. Bộ  San hô cứng - Scleractinia 
Họ  San hô lỗ đỉnh  - Acroporidae 
337. Tên khoa học: Acropora aspera   (Dana, 1846). 

Tên Việt Nam: San hô  lỗ đỉnh xù xì 
Họ  San hô lỗ đỉnh  - Acroporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  

Phân hạng: VU A1a,c, B2b+3 d 

Cơ sở phân hạng: Loài tạo rạn quan trọng ở vùng biển nông, có giá trị làm mĩ nghệ; bị chết 
hàng loạt do ô nhiễm môi trường ven bờ; vùng phân bố bị thu hẹp nhanh do tác động từ đất 
liền (lũ lụt, độ đục, nổ mìn đánh cá).  
Phân bố: 
-  Trong nước: Phân bố rộng từ tây vịnh Bắc Bộ đến biển tây Nam Bộ và các quần đảo Trường 
Sa, Hoàng Sa. 

- Thế giới: Từ trung tâm ấn Độ Dương (đảo Cocos-Keeling) đến trung tâm Thái Bình Dương 
(đảo Fiji); nam từ Ôxtrâylia (Great Barier Reef) đến Nhật Bản (đảo Ryukyu) ở phía bắc. 
Tài liệu dẫn: 4, 5, 8. 

 

338. Tên khoa học: Acropora austera (Dana, 1846). 

Tên Việt Nam: San hô lỗ đỉnh au-te 

Họ San hô lỗ đỉnh  - Acroporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  

Phân hạng: VU A1a,c B2b +3d 

Cơ sở phân hạng: Là loài tạo rạn quan trọng ở vùng biển nông, có giá trị làm mĩ nghệ; bị chết 
hàng loạt do ô nhiễm môi trường ven bờ; vùng phân bố bị thu hẹp nhanh do tác động từ 
đất liền. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Hạ Long, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, vịnh Nha Trang, Hòn Thu, Côn Đảo, 
An Thới, Trường Sa. 

- Thế giới: ấn Độ - Thái Bình Dương từ Madagascar đến đảo Marshall; từ nam Papua Niu 
Ghinê và đông Ôxtrâylia đến đảo Okinawa (Nhật Bản). 

Tài liệu dẫn: 4, 5, 8. 

 

339. Tên khoa học: Acropora cerealis (Dana, 1846). 

Tên Việt Nam: San hô lỗ đỉnh hạt 

Họ: San hô lỗ đỉnh  - Acroporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  

Phân hạng: VU A1a,c B2b+ 3d 

Cơ sở phân hạng: Là loài tạo rạn quan trọng ở vùng biển nông, có giá trị làm mĩ nghệ; bị chết 
hàng loạt do ô nhiễm môi trường ven bờ; vùng phân bố bị thu hẹp nhanh do tác động từ 
đất liền. 
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Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Ninh (đảo Hạ Mai), Hải Phòng (Bạch Long Vĩ), Quảng Trị (Cồn Cỏ), 
ven bờ và các đảo miền Trung đến Côn Đảo, các đảo Tây Nam Bộ và Trường Sa. 

- Thế giới: ấn Độ - Thái Bình Dương (từ Seychelles ở phía tây đến đảo Marshall ở phía đông; 
từ nam Papua Niu Ghinê và đông Ôxtrâylia ở phía nam  đến đảo Okinawa của Nhật Bản ở 
phía bắc). 
Tài liệu dẫn: 4, 5, 8. 

 

340. Tên khoa học: Acropora florida (Dana, 1846). 

Tên Việt Nam: San hô lỗ đỉnh hoa 
Họ  San hô lỗ đỉnh  - Acroporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  
Phân hạng: VU A1a,c B2b+ 3d 

Cơ sở phân hạng: Là loài tạo rạn quan trọng ở vùng biển nông, có giá trị làm mĩ nghệ; bị chết 
hàng loạt do ô nhiễm môi trường ven bờ; vùng phân bố bị thu hẹp nhanh do tác động từ 
đất liền .     
Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố rộng trên các rạn san hô từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan và quần đảo 
Trường Sa. 

- Thế giới: ấn Độ - Thái Bình Dương (từ quần đảo Maldive tới đảo Marshall; từ Nam Papua 
Niu Ghinê, Ôxtrâylia đến đảo Okinawa và Amami (Nhật Bản).  
Tài liệu dẫn: 4, 5, 8. 

 

341. Tên khoa học: Acropora formosa (Dana, 1846). 
Tên Việt Nam: San hô lỗ đỉnh đài loan 
Họ  San hô lỗ đỉnh  - Acroporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  
Phân hạng: VU A1a,c B2b +3d 
Cơ sở phân hạng: Là loài tạo rạn quan trọng ở vùng biển nông, có giá trị làm mĩ nghệ; bị chết 
hàng loạt do ô nhiễm môi trường ven bờ; vùng phân bố bị thu hẹp nhanh do tác động từ 
đất liền. 
Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố rộng trên các rạn san hô từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan và quần đảo 
Trường Sa. 

- Thế giới: ấn Độ - Thái Bình Dương (từ Biển Đỏ và Madagascar tới các đảo Polynesia (thuộc 
Pháp); từ nam Papua Niu Ghinê và đông Ôxtrâylia đến đảo Okinawa và Amami (Nhật Bản). 
Tài liệu dẫn: 4, 5, 8. 

 

342. Tên khoa học:   Acropora nobilis  (Dana, 1846). 

Tên Việt Nam:  San hô lỗ đỉnh no-bi 
Họ  San hô lỗ đỉnh  - Acroporidae   Bộ  San hô cứng -Scleractinia   

Phân hạng: VU A1 a,c B2b +3d. 

Cơ sở phân hạng: Là loài tạo rạn quan trọng ở vùng rạn nông, có giá trị làm mỹ nghệ; bị chết 
hàng loạt do ô nhiễm môi trường ven bờ; vùng phân bố bị thu hẹp nhanh do tác động từ 
đất liền. 
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Phân bố: 
-  Trong nước: Phân bố rộng trên các rạn san hộ từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan và quần 
đảo Trường Sa. 

- Thế giới: ấn Độ - Thái Bình Dương (từ Biển Đỏ đến Đông châu Phi ở phía Tây Nam đến đảo 
Okinawa và Amami của Nhật Bản). 
Tài liệu dẫn: 4, 5, 8. 

 
Họ  San hô cành - Pocilloporidae 
343.  Tên khoa học: Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam: San hô cành đa mi 
Họ  San hô cành - Pocilloporidae  Bộ  San  hô cứng - Scleractinia  

Phân hạng: VU A1c,d B2b+3d. 

Cơ sở phân hạng: Phân bố rải rác ở vùng biển nông dễ bị khai thác; là loài nhạy cảm dễ bị 
chết khi môi trường biến đổi, vùng phân bố bị thu hẹp do ô nhiễm ven bờ; bị khai thác 
làm mĩ nghệ.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Vùng biển miền Trung (từ đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) đến đông Nam Bộ (Côn 
Đảo), các đảo tây Nam Bộ, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.  

- Thế giới: Phân bố rộng ở vùng nước ấm ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 2, 4, 5, 6. 

 

344. Tên khoa học: Pocillopora verrucosa   (Ellis et Solander, 1786) 

Tên Việt Nam: San hô cành sần sùi 
Họ  San hô cành - Pocilloporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  

Phân hạng: VU A1c,d B2b+3d. 

Cơ sở phân hạng: Phân bố rải rác ở vùng biển nông dễ bị khai thác; là loài tạo rạn quan trọng 
nhưng nhạy cảm dễ bị chết khi môi trường biến đổi; vùng phân bố bị thu hẹp do ô nhiễm ven 
bờ; bị khai thác làm mĩ nghệ. 
Phân bố: Trong nước: Vùng biển miền Trung (từ đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị) đến đông Nam Bộ 
(Côn Đảo), các đảo tây Nam Bộ, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.  

Thế giới: Phân bố rất rộng ở vùng nước ấm ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 2,4,5,6. 

 
345. Tên khoa học: Seriatopora hystrix Dana, 1846. 

Tên Việt Nam: San hô cành đỉnh nhọn 

Họ  San hô cành - Pocilloporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  

Phân hạng: EN A1a,c,d B2a,c 

Cơ sở phân hạng: Phân bố hẹp ở vùng biển phía nam, có giá trị mĩ nghệ; dễ bị tiêu diệt khi 
môi trường bị ô nhiễm; số lượng ít, bị khai thác làm mĩ nghệ. 
Phân bố:  
- Trong nước: Vùng biển ven bờ từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, các đảo Phú Quý, Côn Đảo, 
Thổ Chu, Nam Du, An Thới, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 
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- Thế giới: Phân bố từ Biển Đỏ và bờ đông châu Phi đến đảo Samoa và Phoenix; từ đảo Lord 
Howe (Ôxtrâylia) tới quần đảo Ryukyu (Nhật Bản). 
Tài liệu dẫn: 4, 5, 6. 

 

346. Tên khoa học: Stylophora pistilata Esper, 1797. 

Tên Việt Nam: San hô cành đầu nhụy 

Họ  San hô cành - Pocilloporidae  Bộ  San hô cứng - Scleractinia  

Phân hạng: EN A1a,c B2a,c  

Cơ sở phân hạng: Là giống đơn loài, phân bố ở vùng biển nông; nhạy cảm dễ bị tiêu diệt khi 
môi trường thay đổi (nhiệt độ cao, nước nhạt và độ đục); số lượng tập đoàn ít, vùng phân bố bị 
thu hẹp nhanh do ô nhiễm ven bờ. 
Phân bố:  
- Trong nước: Tây vịnh Bắc Bộ (Cát Bà, Long Châu, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ), vùng 
biển miền Trung tới Đông Nam Bộ, Trường Sa và Hoàng Sa. 

- Thế giới: Phân bố rộng trong vùng nước ấm ấn Độ - Tây Thái Bình Dương tới đảo Tuamotu 
ở trung tâm Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 4, 5, 6. 

 
Họ  San hô khối - Poritidae 
347. Tên khoa học: Porites lobata Dana, 1846. 

Tên Việt Nam: San hô khối đầu thùy 

Họ  San hô khối - Poritidae  Bộ  San hô cứng -  Scleractinia  

Phân hạng: VU A1a,c,d B2 e+3b 

Cơ sở phân hạng: Loài tạo rạn quan trọng ở vùng triều và dưới triều; kích thước có thể rất lớn, 
sống lâu năm, có ý nghĩa khoa học; vùng phân bố bị thu hẹp do ô nhiềm môi trường ven bờ; 
số lượng suy giảm do khai thác để nung vôi và trang trí bể cảnh. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Phân bố rộng trên các rạn san hô từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan và quần 
đảo Trường Sa. 

- Thế giới: Phân bố rất rộng suốt vùng nhiệt đới ấn Độ - Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 4, 5, 7. 

 

Tài liệu tham khảo động vật không xương sống 
biển (san hô) 

1. Bayer F. M., 1956. Descriptions and Redescriptions of the Hawaiian Octocorals 
Colected by th U. S. Fish Commission Steamer “Albatross” (2. Gorgonacea: 
Scleracxonia). Pacific science, Vol. X, 67-95. 

2. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1992. Sách đỏ Việt Nam, phần động vật - 
V. 3. 1. San hô, trang 337-343. 

3. K∫kenthal W., 1924. Das Tierreich 47, Leiferung, Coelenterata, Gorgonaria, 
XXVIII+478pp. Walter de Gruyter & Co., Berlin u. Leipzig. 
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4. Veron J. E. N., 1986. Corals of Australia and the Indo-Pacific Angus and Robertson 
Publ. Sydney, London, 1-644. 

5. Veron J. E. N., 1993. A biogeographic database of Hermatypic Corals. Aust. Inst. Mar. 
Sci. monog. series, V. 10,  1-433. 

6. Veron J. E. N. and Pichon M., 1976. Scleractinia of Eastern Australia. I Families 
Thamnasteriidae, Astrocoeniidae, Pocilloporidae. Aust. Inst. Mar. Sci. Monogr. Ser.1, 
1-86.  

7. Veron J. E. N. and Pichon M., 1982. Scleractinia of Eastern Australia. IV Family 
Poritidae. Aust. Inst. Mar. Sci. Monogr. Ser.5, 1-159.    

8. Veron J. E. N. and Wallace C., 1984. Scleractinia of Eastern Australia. V Family 
Acroporidae. Aust. Inst. Mar. Sci. Monogr. Ser.1, 1-86.    

9. Zou R., Chen Y., 1984. Study on the Shallow-water Gorgonacea from the coast of 
Quangdong, No. 5, 67-74, texfig. I-XIII. 

 
V. 2. 2. Da Gai - echinodermata 

1. Bộ  Xúc tu hình tán - Aspidochirotida   
Họ  Hải sâm  - Holothuriidae   
348. Tên khoa học:  Actinopyga echinites (Jaeger, 1833). 

Tên Việt Nam: Đồn đột mít 
Họ  Hải sâm  - Holothuriidae   Bộ  Xúc tu hình tán - Aspidochirotida   

Phân hạng: VU A2d  B2e +3d 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm thực phẩm, đang bị khai thác triệt để. Nếu không có biện 
pháp khai thác hợp lý, cộng với việc môi trường sống bị huỷ hoại do xây dựng các công trình 
ven biển, sẽ có nguy cơ biến mất trong những năm tới.  
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Côn Đảo, Phú Quốc.  

- Thế giới: Đông châu Phi và Madagascar, vịnh Bengal, ấn Độ, Ôxtrâylia, Philippin, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Nam Thái Bình Dương. 
Tài liệu dẫn: 2, 3, 4, 5, 6,7.  

 

349. Tên khoa học:  Actinopyga mauritiana (Quoy & Gaimard, 1833). 
Tên Việt Nam: Đồn đột dừa  
Họ  Hải sâm - Holothuriidae   Bộ  Xúc tu hình tán - Aspidochirotida   
Phân hạng: VU A1d B 2 b,e + 3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị làm thực phẩm, đang bị khai thác triệt để; hơn nữa môi 
trường sống bị huỷ hoại do xây dựng các công trình ven biển. Nếu không có biện pháp khai 
thác hợp lý sẽ có nguy cơ biến mất trong những năm tới.  
Phân bố:  
- Trong nước: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Trường Sa, Côn Đảo, Phú 
Quốc, Thổ Chu. 

- Thế giới: Đảo Mascarene, Đông châu Phi và Madagascar, vịnh Bengal, ấn Độ, Ôxtrâylia, 
Philippin, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Thái Bình Dương. 
Tài liệu dẫn: 1, 2, 3, 5, 6, 7.  
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350. Tên khoa học:  Microthele nobilis (Selenka, 1867). 

Tên Việt Nam: Đồn đột  vú 

Họ  Hải sâm - Holothuriidae   Bộ  Xúc tu hình tán - Aspidochirotida   

Phân hạng: VU A2d  B2e + 3bd 

Cơ sở phân hạng: Loài tương đối hiếm, được dùng làm thực phẩm và có giá trị thương mại 
cao. Đang bị khai thác triệt để. Nếu không có biện pháp khai thác hợp lý, sẽ có nguy cơ tuyệt 
chủng trong tương lai.  

Phân bố:  

- Trong nước: Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Trường Sa, Côn Đảo. 

- Thế giới: Đảo Mascarene, Đông châu Phi và Madagasca, Biển Đỏ, Maldive, ấn Độ, 
Ôxtrâylia, Philippin, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 3, 5, 6, 7.  

 

Họ Hải sâm lựu - Stichopodidae 

351. Tên khoa học:  Thelenota ananas  (Jaeger, 1833). 

Tên Việt Nam: Đồn đột lựu 

Họ  Hải sâm lựu - Stichopodidae   Bộ  Xúc tu hình tán - Aspidochirotida   

Phân hạng: VU A2d  B2b, e +3d 

Cơ sở phân hạng: Loài tương đối hiếm, được dùng làm thực phẩm và có giá trị thương mại 
cao. Đang bị khai thác triệt để. Nếu không có biện pháp khai thác hợp lý, sẽ có nguy cơ tuyệt 
chủng trong tương lai.  

Phân bố:  

- Trong nước:  Khánh Hoà, Bình Thuận, Hoàng Sa, Trường Sa, Thổ Chu. 

- Thế giới: Vùng đảo Maldive, ấn Độ, Ôxtrâylia, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Thái 
Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 1, 3, 4, 5, 7.  

 

2. Bộ  Cầu gai - Echinoida   

Họ  Cầu gai -  Echinometridae   

352. Tên khoa học:  Heterocentrotus mammillatus  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam:  Cầu gai đá, Nhum đá 

Họ  Cầu gai -  Echinometridae   Bộ  Cầu gai - Echinoida   

Phân hạng: VU A2d B2b, e +3b 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị mỹ nghệ và dược phẩm. Đang bị khai thác triệt để. Nếu 
không có biện pháp khai thác hợp lý, sẽ có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai.  

Phân bố: 

-  Trong nước:  Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, Trường Sa. 

- Thế giới: Đảo Mascarene, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Thái Bình Dương.  

Tài liệu dẫn:  2, 5. 
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Tài liệu tham khảo động vật không xương sống ở 
biển (da gai) 

1. Đào Tấn Hỗ, 1991. Sơ bộ nghiên cứu động vật Da gai (Echinodermata)  ở quần đảo 
Trường Sa. Tạp chí sinh học (Viện Khoa học Việt Nam) Hà Nội, Phụ trương 
(10/1991) : 44-47. 

2. Đào Tấn Hỗ, 1991. Động vật đáy dưới triều vịnh Văn Phong - Bến Gái (phân đáy 
mềm). Tuyển tập nghiên cứu Biển, III: 159-170. 

3. Đào Tấn Hỗ, 1991. Nguồn lợi Hải sâm (Holothuroidea) ở vùng biển phía nam Việt 
Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần thứ III, 
tập I: 112-118. 

4. Đào Tấn Hỗ, 1992. Sơ bộ nghiên cứu động vật Da Gai (Echinodermata) ở vùng đảo Phú 
Quốc và Thổ Chu. Tạp chí sinh học (Viện Khoa học Việt Nam), Hà Nội, 14(2): 12-15. 

5. Đào Tấn Hỗ, 1992. Da Gai (Echinodermata) Sách đỏ Việt Nam, Bộ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường. Hà Nội, 1992: 343-348. 

6.  Đào Tấn Hỗ, 1996. Thành phần loài động vật Da Gai ở vùng biển Côn Đảo. Tuyển tập 
nghiên cứu biển, VII: 52-58. 

7. Levin, V. S & Đào Tấn Hỗ, 1989. Động vật Hải sâm (Holothuroidea) vùng ven biển 
tỉnh Phú Khánh. Tạp chí sinh học (Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô), 1989: 54-60 (bản 
tiếng Nga). 

V. 2. 3. Giáp cổ 
 
1. Bộ  Sam - Limulacea 
Họ  Sam - Xiphosuridae   
353. Tên khoa học: Tachypleus tridentatus  Leach. 
Tên Việt Nam:  Sam ba gai đuôi 
Họ  Sam - Xiphosuridae    Bộ  Sam - Limulacea 
Phân hạng: VU A1 c Ba,b,c 
Cơ sở phân hạng: Loài này tuy chưa bị khai thác nhiều, nhưng có nguy cơ bị tuyệt chủng do 
bãi đẻ và nơi sinh sống đang bị thu hẹp. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Các vùng ven biển, nhất là các tỉnh miền Trung Việt Nam. 
- Thế giới: Từ biển Nam Nhật Bản tới Việt Nam.  
Tài liệu dẫn:  2 
 

V. 2. 4. Giáp xác 
1. Bộ  Mười chân - Decapoda 
Họ  Tôm hùm gai - Palinuridae   
354. Tên khoa học:  Linuparus trigonus  (Von Siebold, 1842). 

Tên Việt Nam: Tôm hùm kiếm ba góc 

Họ  Tôm hùm gai - Palinuridae   Bộ   Mười chân - Decapoda  

Phân hạng: VU A1d  B2e +3d 



v. Động vật không xương sống  

 173

Cơ sở phân hạng: Là loài có giá trị kinh tế cao, đã bị khai thác nhiều, trong 10 năm gần đây 
số lượng và kích thước trung bình của quần thể bị suy giảm liên tục, có thể lâm vào tình trạng 
tuyệt chủng nếu không có biện pháp bảo vệ. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Ngoài khơi châu thổ Cửu Long. Tập trung ở Bình Thuận, Hàm Tân. 

- Thế giới: Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Philippin, Ôxtrâylia. 

Tài liệu dẫn: 3, 4 . 

 

355. Tên khoa học:  Palinurellus gundlachi wieneckii Gruvel, 1911. 

Tên Việt Nam:  Tôm hùm lông đỏ 

Họ  Tôm hùm gai - Palinuridae   Bộ  Mười chân - Decapoda 

Phân hạng: EN A1c D1 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm gặp (mới gặp 1 mẫu ở Phú Yên và 2 mẫu ở Khánh Hoà). Tôm 
thường ẩn trong các rạn san hô, có thể lâm vào tình trạng tuyệt chủng do rạn san hô đã và 
đang bị phá huỷ làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và điều kiện sống. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Sông Cầu (Phú Yên), Nha Trang (Khánh Hoà).  

- Thế giới: Biển Đỏ, từ phía đông châu Phi đến Đông Nam á, Nam Nhật Bản, Polynesia. 

Tài liệu dẫn: 3, 4. 

 

356. Tên khoa học:  Panulirus homarus  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam:  Tôm hùm đá 

Họ Tôm hùm gai -  Palinuridae  Bộ  Mười chân - Decapoda 

Phân hạng: EN A1c,d  B2b+3d 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm và xuất khẩu cao, đang bị khai thác triệt để. Suy 
đoán so với cách đây 10 năm quần thể suy giảm ít nhất 50% vì khai thác quá mức và nơi sống 
bị tàn phá mạnh mẽ. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các vùng ven biển và quanh các đảo, nhất là ở các tỉnh miền Trung. 

- Thế giới: ấn Độ - Thái Bình Dương: từ vùng biển phía Đông châu Phi đến Nhật Bản, 
In®«nªxia, ¤xtr©ylia, Niu Calª®«ni. 

Tài liệu dẫn: 3, 4. 

 

357. Tên khoa học:  Panulirus longipes  (A. M. Edwards, 1868). 

Tên Việt Nam:  Tôm hùm đỏ 

Họ  Tôm hùm gai - Palinuridae   Bộ  Mười chân - Decapoda  

Phân hạng: EN Alc,d B2b +3d 

Cơ sở phân hạng: Là loài có giá trị kinh tế cao, đã bị khai thác quá mức, có nguy cơ bị tuyệt 
chủng nếu không có biện pháp bảo vệ. 
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Phân bố: 
-  Trong nước: Các rạn san hô và vùng phụ cận, tập trung nhất ở các tỉnh miền Trung (Phú 
Yên - Ninh Thuận). 

- Thế giới: ấn Độ - Tây Thái Bình Dương: từ các vùng biển phía đông châu Phi đến Nhật Bản 
và Polynexia. 
Tài liệu dẫn: 3, 4. 

 
358. Tên khoa học:  Panulirus ornatus  (Tabricius, 1798). 
Tên Việt Nam: Tôm hùm bông, Tôm hùm sao, Tôm hùm hèo, Tôm hùm xanh. 
Họ  Tôm hùm gai - Palinuridae   Bộ  Mười chân - Decapoda  
Phân hạng: VU A1d  B2a +3d 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thực phẩm xuất khẩu cao, còn có thể sử dụng vỏ làm đồ mỹ 
nghệ, đã và đang bị khai thác triệt để cả tôm trưởng thành lẫn ấu trùng. Có nguy cơ tuyệt 
chủng, cần có biện pháp bảo vệ. 
Phân bố:  
- Trong nước: Khá phổ biến ở các vùng ven biển miền Trung (Phú Yên - Bình Thuận), Bạch 
Long Vĩ. 
- Thế giới: Từ Biển Đỏ và Đông Phi đến các vùng biển phía nam Nhật Bản, quần đảo 
Solomon, Niu Calêđôni và Figi, phía đông Địa Trung Hải. 
Tài liệu dẫn: 3, 4. 
 
359. Tên khoa học:  Panulirus  versicolor  (Latreille, 1804). 
Tên Việt Nam: Tôm hùm sen 
Họ Tôm hùm - Palinuridae   Bộ  Mười chân - Decapoda  
Phân hạng: VU A1c,d 
Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị thương mại thực phẩm và mỹ nghệ, đã và đang bị khai thác 
nhiều, cần được bảo vệ nếu không sẽ có nguy cơ tuyệt chủng.  
Phân bố:  
- Trong nước: Rải rác ở các vùng ven biển miền Trung và Nam Bộ.  
- Thế giới: Từ Biển Đỏ và Đông Phi đến phía Nam Nhật Bản, Ôxtrâylia và Polynesia. 
Tài liệu dẫn: 3, 4. 
 
Họ  Tôm vỗ - Scyllaridae 
360. Tên khoa học:  Ibacus ciliatus  (Von Siebold, 1824).       
Tên Việt Nam:  Tôm vỗ biển sâu, Tôm vỗ nhật. 
Họ  Tôm Vỗ - Scyllaridae  Bộ  Mười Chân - Decapoda  
Phân hạng:   VU A1 c,d  B2a,b +3d 
Cơ sở phân hạng: Phân bố chủ yếu ở vùng biển tương đối sâu thuộc biển miền Trung và Đông 
Nam Bộ. Thịt thơm ngon và là thực phẩm có giá trị, đang bị gia tăng đánh bắt để xuất khẩu. 
Sản lượng đã và đang giảm sút rõ rệt, cần có biện pháp bảo vệ thích đáng.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Ven biển miền Trung và phía đông Nam Bộ. 
- Thế giới: Ôxtrâylia, Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Philippin, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn :  3. 
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361. Tên khoa học:  Parribacus antarcticus     (Lund, 1793).       
Tên Việt Nam:  Tôm vỗ  xanh   
Họ Tôm vỗ  - Scyllaridae  Bộ  Mười chân - Decapoda 
Phân hạng:  VU  B2a +3d 
Cơ sở phân hạng: Phân bố chủ yếu ở vùng biển miền Trung và Nam Bộ, sản lượng không 
nhiều. Có giá trị thực phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Sản lượng đã giảm sút rõ rệt, 
cần có biện pháp bảo vệ thích đáng.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Ven biển miền Trung và Nam Bộ. 
- Thế giới: Các vùng biển Tây Đại Tây Dương, từ Đông Phi tới Haoai, Polynesia.  
Tài liệu dẫn:  3. 
 
362. Tên khoa học:  Thenus orientalis    (Lund, 1793).       

Tên Việt Nam:  Tôm vỗ dẹp trắng, Tôm vỗ biển cạn.   
Họ  Tôm vỗ  - Scyllaridae  Bộ  Mười chân - Decapoda  

Phân hạng: VU A1d B2a +3d 

Cơ sở phân hạng: Loài phân bố tương đối rộng ở biển Việt Nam nhưng sản lượng không lớn, 
thịt thơm ngon và là thực phẩm có giá trị trên thị trường trong và ngoài ngước. Chúng đang 
được khai thác để xuất khẩu nên sản lượng giảm sút rõ rệt, cần có biện pháp bảo vệ 
thích đáng.  
Phân bố:  
- Trong nước: Khắp ven biển từ Quảng Nam đến Kiên Giang. 

- Thế giới: Đông Phi, ấn Độ, Ôxtrâylia, Nhật Bản.  

Tài liệu dẫn:  3. 

 
Họ  Cua bơi - Portunidae   
363. Tên khoa học:  Charybdis feriata (Linnaeus, 1758).       
Tên Việt Nam:  Cua chữ thập, Cua thập ác. 
Họ  Cua bơi - Portunidae   Bộ   Mười chân - Decapoda  
Phân hạng: VU A1c, d B2a +3a 
Cơ sở phân hạng: Loài phân bố tương đối rộng khắp ven biển Việt Nam nhưng số lượng 
không nhiều. Có giá trị thực phẩm. Số lượng đã giảm sút rõ rệt, cần có biện pháp bảo vệ 
thích đáng.  
Phân bố:  
- Trong nước: Từ biển Quảng Ninh tới ngoài khơi Vũng Tàu. 

- Thế giới: Trung Quốc, Đông Phi, ấn Độ Dương, Ôxtrâylia, , Philippin, Malaisia, Thái Lan. 
Tài liệu dẫn :  1  
 
Họ  Cua hoàng đế - Raninadae 
364. Tên khoa học:  Ranina ranina   (Linnaes, 1758).       
Tên Việt Nam:  Cua hoàng đế, Cua huỳnh đế 
Họ  Cua hoàng đế - Raninadae  Bộ   Mười chân - Decapoda  
Phân hạng:  VU A1c,d +2c,d B2a +3a,d 
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Cơ sở phân hạng: Loài phân bố rộng khắp ven biển Việt Nam, sản lượng không nhiều. Thịt 
thơm ngon và rất hấp dẫn, là thực phẩm có giá trị trong và ngoài nước. Đang được gia tăng 
đánh bắt xuất khẩu nên sản lượng đã suy giảm nhiều, cần có biện pháp bảo vệ thích đáng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Khắp ven biển Việt Nam. 

- Thế giới: Nhật Bản, Trung Quốc, Đông và Nam Phi, ấn Độ Dương, Ôxtrâylia.  

Tài liệu dẫn :  1. 

 

Tài liệu tham khảo  
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V. 2. 5. Thân mềm 

1. Bộ  Chân bụng cổ - Archaeogastropoda 
Họ   Bào ngư - Haliotidae   
365. Tên khoa học: Haliotis asinina  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam: Bào ngư  vành tai  

Họ   Bào ngư - Haliotidae   Bộ  Chân bụng cổ - Archaeogastropoda 

Phân hạng: VU A1C1 

Cơ sở phân hạng: Phân bố rộng, số lượng nhiều, nhưng đang bị khai thác mạnh, ước tính suy 
giảm khoảng 20 %. Mỗi quần thể thường có số lượng dưới 10000 cá thể trưởng thành. Nếu 
không có biện pháp bảo vệ dễ bị đe doạ tiệt chủng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Huế (Chân Mây), Khánh Hoà (Hòn Nội, Hòn Chà Nà, Hòn Tầm, Hòn Tre), 
Côn Đảo (Hòn Tre Lớn, Côn Đảo Nhỏ).  
- Thế giới: Các nước có biển nằm trong khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 8, 14, 19, 20. 
 

366. Tên khoa học:  Haliotis diversicolor  Reeve, 1846. 

Tên Việt Nam: Bào ngư chín lỗ                    

Họ  Bào ngư - Haliotidae   Bộ  Chân bụng cổ - Archaeogastropoda  

Phân hạng: CRA1a,c,d 
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Cơ sở phân hạng: Sự suy giảm quần thể 80 % từ năm 1980 đến nay được xác định bởi trực 
tiếp quan sát, nghiên cứu chất lượng nơi cư trú và dựa vào mức độ khai thác hiện tại. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Bạch Long Vĩ, Thanh Lân, Cô Tô, Hạ Mai, Thượng Mai. 

- Thế giới: Các nước ven bờ Tây, Nam Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 5, 9, 10, 13, 16, 18, 19. 
 

367. Tên khoa học : Haliotis ovina Gmelin, 1791. 

Tên Việt Nam: Bào ngư  bầu dục  

Họ  Bào ngư -  Haliotidae    Bộ  Chân bụng cổ - Archaeogastropoda 

Phân hạng: VUA1C1 

Cơ sở phân hạng: Phân bố rộng, số lượng nhiều, nhưng đang bị khai thác mạnh, ước tính suy 
giảm khoảng 20 %. Mỗi quần thể thường có số lượng dưới 10000 cá thể trưởng thành, nếu 
không có biện pháp bảo vệ dễ bị  tuyệt chủng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Khánh Hoà (vịnh Văn phong, Hòn Tre, Hòn Nội); Đảo Phú Quốc (Hòn Thơm, 
Hòn Vang, Hòn Mây Rút, mũi Ông Dội, mũi đất Đỏ), đảo Thổ Chu; Côn Đảo (Hòn Tre Lớn, 
Hòn Tre Nhỏ).  
- Thế giới: Nhật Bản, Philipin, Ôxtrâylia, Polynesia. 

Tài liệu dẫn: 1, 8, 14, 19, 20. 
 
Họ  ốc đụn - Trochidae    
368. Tên khoa học: Tectus  pyramis  (Born, 1778).   

Tên Việt Nam: ốc đụn đực  

Họ  ốc đụn - Trochidae    Bộ  Chân bụng cổ - Archaeogastropoda  
Phân hạng:  EN A1a,c,d 

Cơ sở phân hạng:  Suy giảm 50% do khai thác, do buôn bán đã trực tiếp khảo sát tại một số 
điểm ở vùng biển Việt Nam. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Hải Phòng (Bạch Long Vĩ, Cát Bà), Quảng Ninh (vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử 
Long), Khánh Hoà (vịnh Văn Phong, Hòn Tre, Hòn Miếu, Hòn Nội, Hòn Ngoại, đảo Trường 
Sa), Côn Đảo (Hòn Trắc, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Tre Lớn, Côn Đảo Nhỏ), Kiên Giang (Phú Quốc, 
Hòn Gái, Hòn Mây Rút, mũi Đất Đỏ).  

- Thế giới: Các nước nằm ven bờ ấn Độ - Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn : 8, 9, 10, 13, 18, 19. 
 

369. Tên khoa học : Trochus niloticus Linnaeus, 1767. 

Tên Việt Nam:  ốc đụn cái  

Họ  ốc đụn - Trochidae    Bộ  Chân bụng cổ -  Archaeogastropoda 

Phân hạng:  CR A1a 

Cơ sở phân hạng: Suy giảm 50 % do khai thác, buôn bán đã trực tiếp khảo sát tại một số điểm 
ở vùng biển Việt Nam. 
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Phân bố:  
- Trong nước: Hải Phòng (Bạch Long Vĩ, Cát Bà), Quảng Ninh (vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử 
Long), Khánh Hoà (vịnh Văn Phong, Hòn Tre, Vũng Rô, Hòn Miếu, Hòn Tầm, Hòn Đụn, 
Hòn Hố, Hòn Chà Là, Hòn Nội, Hòn Ngoại, đảo Trường Sa), Côn Đảo (Hòn Trắc, Hòn Tre 
Nhỏ, Hòn Tre Lớn, Côn Đảo Nhỏ, Hòn Bảy Cạnh), Kiên Giang (Phú Quốc, Hòn Gái, Hòn 
Mây Rút, Hòn Thơm, Hòn Vang). 
- Thế giới: Nhật Bản, Philippin, Inđônêxia, Ôxtrâylia, Polynesia. 

Tài liệu dẫn: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19.  

 

Họ  ốc xà cừ - Turbinidae 

370. Tên khoa học: Turbo marmoratus Linnaeus, 1758. 

Tên Việt Nam:   ốc xà cừ  

Họ  ốc xà cừ - Turbinidae  Bộ Chân bụng cổ - Archaeogastropoda 

Phân hạng:  CR A2c,d B2a,d 

Cơ sở phân hạng: Suy giảm khoảng 80 % trong 10 năm tới. khu phân bố hẹp dưới 100km2, 
nơi cư trú dưới 10km2, số lượng tiểu quần thể ít. 

Phân bố:  

- Trong nước:  Vũng Rô, vịnh Văn Phong, Hòn Tre.  

- Thế giới: ấn Độ, Ôxtrâylia, Fyji. 

Tài liệu dẫn:   8, 13, 16. 
 
2. Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Họ  ốc tù và - Cymatidae 

371. Tên khoa học: Charonia tritonis  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam:   ốc tù và 

Họ  ốc tù và - Cymatidae  Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng:  CR B1 + 2a,,d D 

Cơ sở phân hạng: Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm mạnh. Mới 
chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà, Côn đảo, Nam Du. Phân bố hẹp, số lượng có rất ít, là đối tượng bị 
săn bắt, dễ bị tuyệt chủng.  

Phân bố:  

- Trong nước:  Khánh Hoà (Hòn Tre, Hòn Mun), Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn).  

- Thế giới: ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 
 
372. Tên khoa học: Cymatium lotorium  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam:  ốc tù và lô tô 

Họ  ốc tù và - Cymatidae    Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng : VUA1d B2a,b 
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Cơ sở phân hạng: Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm khoảng 20%. 
Mới chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà. Phân bố hẹp, số lượng có rất ít, là đối tượng bị săn bắt để sưu 
tập, dễ bị tuyệt chủng.  
Phân bố:  
- Trong nước:  Khánh Hoà.  

- Thế giới: Philippin, Polynesia, Haoai, Florida. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 

 

Họ  ốc sứ - Cypraeidae      
373. Tên khoa học : Cypraea testudinaria Linnaeus, 1758. 

Tên Việt Nam: ốc sứ   

Họ  ốc sứ - Cypraeidae      Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng: VU A1c D2 

Cơ sở phân hạng:  Sự suy giảm  chưa nhiều. Khu phân bố hẹp dưới 100km2, nơi cư 
trú dưới 10km2, số lượng tiểu quần thể ít hơn 5. 

Phân bố: 

-  Trong nước:  Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Khánh Hoà. 

- Thế giới: Seychelles, Tonga. 

Tài liệu dẫn: 7, 15, 16. 

 

374. Tên khoa học: Blasicrura chinensis  (Gmelin, 1791). 

Tên Việt Nam:  ốc sứ trung hoa  

Họ   ốc sứ - Cypraeidae   Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng: VUA1cC1 

Cơ sở phân hạng: Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm  khoảng 20%. 
Mới chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà, Quảng Ngãi, phân bố hẹp. Số lượng rất ít, dễ bị tuyệt chủng.  

Phân bố: 

-  Trong nước:  Khánh Hoà ( Nha Trang), Quảng Ngãi (Lý Sơn).   

- Thế giới: Đông Phi, mũi Hảo Vọng, Aden, Thái Bình Dương, Nhật Bản, Malaixia, Polynesia, 
¤xtr©ylia, Haoai, Haiti. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 

 

375. Tên khoa học: Cypraea argus Linnaeus, 1758. 

Tên Việt Nam:  ốc sứ mắt trĩ  

Họ ốc sứ -  Cypraeidae   Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng : CR B2a,d  

Cơ sở phân hạng: Bị săn bắt để làm đồ mĩ nghệ.  Sự suy giảm khá nhiều trên 50%. Khu phân 
bố hẹp dưới 100km2 , nơi cư trú dưới 10km2, số lượng tiểu quần thể ít, chất lượng nơi ở 
bị suy giảm. 
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Phân bố:  
- Trong nước:  Vũng Rô, Thổ Chu, Côn Đảo. 

Thế giới: Từ Đông Phi đến Polynesia, phía tây và bắc ấn Độ, trung tâm Thái Bình Dương.  

Tài liệu dẫn : 8, 17, 15. 

 

376. Tên khoa học: Cypraea mappa Linnaeus, 1758. 

Tên thường gọi: ốc sứ bản đồ 

Họ  ốc sứ -  Cypraeidae   Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng: VUA1a C1 

Cơ sở phân hạng:  Có giá trị làm đồ  mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm theo quan 
sát trực tiếp khoảng 20%. Mới chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà, Côn Đảo và Lý Sơn, phân bố hẹp. 
Số lượng rất ít dễ bị tuyệt chủng.  
Phân bố: 
-  Trong nước:  Khánh Hoà (vịnh Văn Phong - Bến Gái); Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn); Bà Rịa - 
Vũng Tàu (Côn Đảo). 

- Thế giới: Biển Đỏ, ấn Độ Dương,  Ôxtrâylia, Inđônêxia, Polynesia.  

Tài liệu dẫn: 8, 16, 17. 

 
377. Tên khoa học : Cypraea spadicea Swainson, 1823. 

Tên Việt Nam:  ốc sứ padi  

Họ  ốc sứ - Cypraeidae   Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng: VUA1a C1 

Cơ sở phân hạng:  Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm theo quan 
sát trực tiếp khoảng 20%. Mới chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà, phân bố hẹp. Số lượng rất ít, dễ bị 
tuyệt chủng.  

Phân bố: 
-  Trong nước: Khánh Hoà.  

- Thế giới: California.  

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 
 

378. Tên khoa học:  Cypraea turdus Lamarck, 1810. 

Tên Việt Nam:  ốc sứ đốm   

Họ  ốc sứ - Cypraeidae   Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng: VUA1a C1 

Cơ sở phân hạng: Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm theo quan sát 
trực tiếp khoảng 20%. Mới chỉ tìm thấy ở Khánh Hoà, phân bố hẹp. Số lượng rất ít, dễ bị tuyệt 
chủng.  

Phân bố:  

- Trong nước:  Khánh Hoà (vịnh Văn Phong - Bến Gái).  

- Thế giới: Biển Đỏ, ấn Độ Dương. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 
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379. Tên khoa học: Mauritia  scurra (Gmelin, 1791). 

Tên Việt Nam: ốc sứ sọc trắng   

Họ   ốc sứ - Cypraeidae   Bộ   Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng : VUA1C1D1 

Cơ sở phân hạng: Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm khoảng 20%. 
Mới chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà, phân bố hẹp. Số lượng rất ít, dễ bị tuyệt chủng.  

Phân bố:  

- Trong nước:  Khánh Hoà (vịnh Văn Phong - Bến Gái, Trường Sa).  

- Thế giới: ấn Độ - Thái Bình Dương, Đông châu Phi, Polynesia. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 

 

380. Tên khoa học: Ovula costellata (Lamarck, 1810). 

Tên Việt Nam:  ốc sứ trắng nhỏ 

Họ  ốc sứ - Cypraeidae   Bộ  Chân bụng trung - Mesogastropoda 

Phân hạng : VUA1d C1 

Cơ sở phân hạng: Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm  khoảng 
20%. Mới chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà, phân bố hẹp. Số lượng có rất ít, dễ bị tuyệt chủng.  

Phân bố:  

- Trong nước:  Khánh Hoà (vịnh Văn Phong - Bến Gái).  

- Thế giới: Từ Đông châu Phi đến đảo Tonga. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 

 
3. Bộ  Chân bụng khác - Heterogastropoda 

Họ  ốc xoắn vách - Epitonidae    
381. Tên khoa học:  Epitonium scalare  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam: ốc xoắn vách 

Họ  ốc xoắn vách - Epitonidae    Bộ  Chân bụng khác - Heterogastropoda 

Phân hạng : VUA1 C1  

Cơ sở phân hạng: Có giá trị làm đồ mĩ nghệ. Bị săn bắt mạnh, mức độ suy giảm  khoảng 20%. 
Mới chỉ tìm  thấy ở Khánh Hoà, Côn đảo. Phân bố hẹp, số lượng có rất ít, tuy có được bảo vệ 
ở Vườn Quốc gia Côn Đảo, nhưng do việc đánh bắt bằng lưới giã cào phát triển, nên dễ bị 
khai thác dẫn đến  tuyệt chủng.  

Phân bố:  

- Trong nước:   Khánh Hoà (Đại Lãnh),  Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo). 

- Thế giới: Thái Bình Dương, Nhật Bản, Trung Quốc, đảo FiJi, Ôxtrâylia. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 16, 17. 
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4. Bộ  Trai ngọc - Pterioida  
Họ  Trai ngọc - Pteridae    
382. Tên khoa học: Pinctada margaritifera  (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam : Trai ngọc môi đen, Trai ngọc macgarit    

Họ  Trai ngọc - Pteridae    Bộ  Trai ngọc - Pterioida 
Phân hạng  : VU A1d C1 

Cơ sở phân hạng:  Phân bố rộng, số lượng có xu hướng ổn định, nhưng là đối tượng có giá trị 
kinh tế cao nên bị đánh bắt rất mạnh. Có thể chết hàng loạt sau các cơn bão biển. Ước đoán 
suy giảm khoảng 20 %. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Quảng Ninh (vịnh Hạ Long, Cô Tô, Hạ Mai, đảo Trần), Hải Phòng (Cát Bà, 
Bạch Long Vĩ); Khánh Hoà, Phan Thiết, đảo Hoàng Sa.  
- Thế giới: Trung Quốc, Nhật Bản, Philippin.  

Tài liêu dẫn: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 29. 
 
383. Tên khoa học: Pinctada maxima  (Jameson 1901). 

Tên Việt Nam:  Trai ngọc môi vàng 

Họ  Trai ngọc - Pteridae     Bộ  Trai ngọc - Pterioida 

Phân hạng : VU A1c,d 

Cơ sở phân hạng:  Loài có giá trị thực phẩm, có thể nuôi để sản xuất ngọc trai. Phân bố hẹp, 
số lượng rất ít, nếu môi trường bị ô nhiễm dễ bị tuyệt chủng. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Đảo Cô Tô. 

- Thế giới: ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 12,  20. 

 

384. Tên khoa học:  Pteria penguin  (Roding, 1798). 
Tên Việt Nam :  Trai ngọc nữ 
Họ  Trai ngọc - Pteridae     Bộ  Trai ngọc - Pterioida 
Phân hạng  : VU C1D2 
Cơ sở phân hạng:  Loài có giá trị thực phẩm, có thể nuôi để sản xuất ngọc trai. Phân bố hẹp, 
số lượng rất ít, nếu môi trường bị ô nhiễm dễ bị tuyệt chủng.  
Phân bố:  
- Trong nước:  Bạch Long Vĩ , Cát Bà, Hạ Mai, Cô Tô, Thanh Lân. 

- Thế giới: ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 
Tài liệu dẫn: 1, 8, 12, 13, 17. 
 
5. Bộ  Vẹm - Mytiloida 
Họ Bàn mai - Pinnidae     
385. Tên khoa học: Atrina vexillum (Born, 1778). 
Tên Việt Nam:  Trai bàn mai 
Họ Bàn mai - Pinnidae     Bộ  Vẹm - Mytiloida 
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Phân hạng:  EN A1a,c 

Cơ sở phân hạng:  Loài có giá trị thực phẩm, làm đồ mĩ nghệ, số lượng ít, bị săn bắt mạnh, dễ 
bị tuyệt chủng.  
Phân bố: 
- Trong nước: Bạch Long Vĩ , Cát Bà, Hạ Mai, Cô Tô, Thanh Lân, Côn Đảo. 

- Thế giới: ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 12, 13, 17, 19, 20, 21. 
 
6. Bộ  Ngao - Veneroida 
Họ  Vọp - Mactridae   
386. Tên khoa học: Lutraria rhynchaena Jonas, 1844. 
Tên Việt Nam:  Tu hài   
Họ  Vọp - Mactridae   Bộ  Ngao - Veneroida 
Phân hạng : EN A1a,c B1 C1 
Cơ sở phân hạng:  Phân bố hẹp, số lượng rất ít, là loài có giá trị kinh tế cao nên bị săn bắt 
mạnh, rất dễ bị tuyệt chủng.  
Phân bố: 
-  Trong nước:  Hải Phòng  (Cát Bà); Quảng Ninh (vịnh Hạ Long). 
- Thế giới: Tây và Nam Ôxtrâylia. 
Tài liệu dẫn: 1, 6,7,12, 13. 
 
Họ Trai tai tượng - Tridacnidae   
387. Tên khoa học: Hippopus hippopus  (Linnaeus, 1758). 
Tên Việt Nam: Trai tai nghé  
Họ Trai tai tượng - Tridacnidae   Bộ  Ngao - Veneroida 
Phân hạng:  VUA1 c,d 
Cơ sở phân hạng: Mới chỉ tìm  thấy ở  Trường Sa, phân bố hẹp. Số lượng có rất ít dễ bị tuyệt 
chủng.  
Phân bố:  
- Trong nước:  Khánh Hoà (Trường Sa). 

- Thế giới: Các nước thuộc ấn Độ - Thái Bình Dương. 
Tài liệu dẫn: 4, 20. 
 
388. Tên khoa học: Tridacna squamosa  Lamarck, 1819. 

Tên Việt Nam:  Trai tai tượng nhỏ  

Họ Trai tai tượng - Tridacnidae   Bộ  Ngao - Veneroida  

Phân hạng: VU A1c,d 

Cơ sở phân hạng: Phân bố hẹp. Số lượng có rất ít, dễ bị tuyệt chủng.  

Phân bố: 
-  Trong nước:  Khánh Hoà, Bà Rịa-Vũng Tàu (Côn Đảo), Kiên Giang (Phú Quốc). 

- Thế giới: Chưa rõ. 

Tài liệu dẫn: 4, 20. 
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389. Tên khoa học: Tridacna gigas (Linaeus, 1758). 

Tên Việt Nam: Trai tai tượng khổng lồ  

Họ Trai tai tượng - Tridacnidae    Bộ  Ngao - Veneroida 
Phân hạng: EN A1d 

Cở sở phân hạng: Phân bố hẹp, số lượng rất ít, nếu bị săn bắt sẽ nhanh chóng tuyệt chủng.  

Phân bố:  
- Trong nước:  Khánh Hoà (đảo Sinh Tồn - quần đảo Trường Sa).   

- Thế giới: Đảo Xumat¬ra, Philippin, Micronesia, đảo Fiji, ¤xtr©ylia. 

Tài liệu dẫn: 1, 8, 17, 20.  

 
390. Tên khoa học: Tridacna maxima   (Roding, 1798). 

Tên Việt Nam:  Trai tai tượng lớn 

Họ Trai tai tượng - Tridacnidae   Bộ  Ngao - Veneroida 

Phân hạng: EN A1c,d 

Cơ sở phân hạng: Phân bố hẹp, số lượng rất ít, nếu bị săn bắt sẽ nhanh chóng tuyệt chủng. 

Phân bố:  
- Trong nước: Khánh Hoà (đảo Sinh tồn - quần đảo Trường Sa), Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn 
Đảo). 

- Thế giới: Các nước ấn Độ - Thái Bình Dương. 

Tài liệu dẫn: 1, 8, 17, 20. 

 

7. Bộ  ốc anh vũ - Nautiloidea 

Họ  ốc anh vũ - Nautilidae    
391. Tên khoa học: Nautilus pompilius  Linnaeus, 1758. 

Tên Việt Nam: ốc anh vũ 

Họ  ốc anh vũ - Nautilidae    Bộ  ốc anh vũ - Nautiloidea 
Phân hạng: CR A1d C1 

Cơ sở phân hạng:  Phân bố rất hẹp, số lượng rất ít, loài sinh vật cổ là đối tượng có giá trị khoa 
học cao nên bị đánh bắt rất mạnh, rất dễ bị tuyệt chủng.  
Phân bố: 
-  Trong nước:  Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo). 
- Thế giới: Thái Bình Dương, các đảo Adaman, Amboina, Philippin, Papua Niu Ghinê, Fiji, 
¤xtr©ylia. 
Tài liệu dẫn: 8, 17, 20. 

 
8. Bộ  Mực ống - Teuthidea 
Họ  Mực ống - Loliginidae   
392. Tên khoa học: Photololigo  chinensis Gray, 1849.  
Tên Việt Nam:  Mực thước 
Họ  Mực ống - Loliginidae   Bộ  Mực ống -  Teuthidea 
Phân hạng : VUA1d 
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Cơ sở phân hạng: Phân bố rộng, số lượng có xu hướng ổn định, nhưng là đối tượng có giá trị 
kinh tế cao nên bị đánh bắt rất mạnh.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Quảng Ninh (vịnh Hạ Long), Hải Phòng (Đồ Sơn, Cát Bà, Bạch Long Vĩ ); 
Khánh Hoà (Nha Trang), Phan Rang, Phan Thiết ( Hàm Tân), Bà Rịa-Vũng Tàu.  
- Thế giới: Tây Thái Bình Dương, Đông và Nam biển Trung Quốc đến Nhật Bản, biển 
Arapharu, Tây Bắc ¤xtr©ylia đến New South Wales. 
Tài liệu dẫn: 1, 5, 8, 15, 20. 

 

9. Bộ  Mực nang - Sepioidea 
Họ  Mực nang -  Sepiidae   
393. Tên khoa học: Sepia (tigris) pharaonis  Ehrenberg, 1831. 

Tên Việt Nam:  Mực nang vân hổ  

Họ  Mực nang - Sepiidae   Bộ  Mực nang - Sepioidea  

Phân hạng: VU A1d 

Cơ sở phân hạng: Phân bố rộng, số lượng có xu hướng hơi giảm, là đối tượng có giá trị kinh 
tế cao nên bị đánh bắt rất mạnh.  
Phân bố:  
- Trong nước: Vịnh Bắc Bộ, Khánh Hoà, Phan Thiết, Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Thế giới: Biển Đỏ, Biển  ả rập, Nhật Bản, Trung Quốc, Ôxtrâylia. 

Tài liệu dẫn : 1, 5, 8, 15, 20. 
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V. 3. côn trùng 

1. Bộ  Bọ que - Phasmatoidea 

Họ  Bọ lá - Phyllidae   

394. Tên khoa học: Phyllium succifolium (Linnaeus,1766). 

Tên Việt Nam:   Bọ lá 

Họ  Bọ lá - Phyllidae   Bộ  Bọ que - Phasmatoidea   

Phân hạng: VU B2b,c,e +3b  C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài ít gặp và có hình thù kỳ dị, được dùng làm ví dụ về sự nguỵ trang của 
côn trùng để thích nghi với điều kiện sống, về tính đa dạng của côn trùng. Nơi cư trú thường 
biến đổi dẫn đến suy giảm số lượng.  

Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai, Hoà Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc. 
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- Thế giới: ấn Độ, các nước Đông Nam á và Nam Trung Quốc.  

Tài liệu dẫn: 2, 3. 

 
2. Bộ  Cánh nửa - Hemiptera 
Họ  Chân bơi - Belostomatidae   
395. Tên khoa học:  Lethocerus indicus (Lepetetier et Serville, 1775). 
Tên Việt Nam:  Cà cuống  
Họ  Chân bơi - Belostomatidae   Bộ  Cánh nửa - Hemiptera  
Phân hạng: VU A1c,d,e C2b,c,e 
Cơ sở phân hạng: Loài côn trùng to nhất trong bộ cánh nửa, nơi cư trú bị thu hẹp, số lượng 
đang suy giảm rất nhanh do đất nông nghiệp ao hồ bị xâm lấn và do nguồn nước bị ô nhiễm 
chất độc hoá học. 
Phân bố:  
- Trong nước: Vùng thuỷ vực thuộc hầu hết các tỉnh Việt Nam. 

- Thế giới: Nam á và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 1, 4, 3, 12, 25, 27, 43, 44. 
 
3. Bộ Cánh cứng - Coleoptera 
Họ  Bọ sừng hươu (Kặp kìm) - Lucanidae   
396. Tên khoa học: Aulacostethus doani   Masaru Baba, 2000. 
Tên Việt Nam:  Kặp kìm đoan 
Họ  Bọ sừng hươu (Kặp kìm) - Lucanidae   Bộ Cánh cứng - Coleoptera   
Phân hạng: DD 
Cơ sở phân hạng: Loài Kặp kìm mới được phát hiện cho khoa học có kích thước lớn và đang 
bị săn lùng, buôn bán ráo riết. Nơi cư trú bị thu hẹp và phân cách. Chưa đủ thông tin để phân 
hạng. 
 Phân bố:  
- Trong nước: Bắc Bộ.  

-  Thế giới: Chưa rõ. 
Tài liệu dẫn: 17.  
 

397. Tên khoa học: Dorcus curvidens  curividens (Hope, 1840). 

Tên Việt Nam: Kặp kìm sừng cong 

Họ  Bọ Sừng hươu (Kặp kìm) - Lucanidae   Bộ  Cánh cứng - Coleoptera   

Phân hạng: CR A1d  C2a D1 

Cơ sở phân hạng: Loài có kích thước, hình dáng, giá trị và tình trạng sống giống như hai loài 
Dorcus antaeus và Dorcus grandis. Cũng là một loài rất hiếm gặp và cũng đang bị thu bắt để 
buôn bán. 

Phân bố:  

- Trong nước: Vĩnh Phúc (tịch thu được ở Khu nghỉ mát Tam Đảo). 

- Thế giới: Đông Bắc ấn Độ, Mianma, Bắc Thái Lan, Lào (Xiêng Khoảng). 

 Tài liệu dẫn: 8, 9, 35. 
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398. Tên khoa học: Dorcus grandis Didier, 1926. 

Tên Việt Nam: Kặp kìm lớn 

Họ Bọ sừng hươu (Kặp kìm) - Lucanidae   Bộ  Cánh cứng -  Coleoptera   

Phân hạng: CR A2d C2a D1 

Cơ sở phân hạng: Loài cánh cứng to đẹp gần giống như loài Kặp kìm sừng lưỡi hái nhưng có 
sừng ít nhọn hơn và rất hiếm gặp. Chúng có chung điều kiện sống, giá trị như loài trên và 
cũng bị săn lùng ráo riết. 
 Phân bố: 
-  Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ: Tà Lèng). 

-  Thế giới: Lào (Xiêng Khoảng). 

Tài liệu dẫn: 8, 9. 

 

399. Tên khoa học: Dorcus antaeus Hope, 1842. 

Tên Việt Nam: Kặp kìm sừng lưỡi hái 

Họ Bọ sừng hươu (Kặp kìm) - Lucanidae   Bộ  Cánh cứng - Coleoptera   

Phân hạng: EN A1a,c,d   C1 

Cơ sở phân hạng: Các vùng núi cao là nơi cư trú của chúng, hiện tại đang bị thu hẹp diện tích 
và suy giảm về chất lượng. Là loài có giá trị cao về khoa học, thẩm mỹ và kinh tế nên đã và 
đang bị săn lùng ráo riết để buôn bán, số lượng cá thể suy giảm rất nhanh. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Lai Châu (Phong Thổ: Tà Lèng), Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia.  

Tài liệu dẫn: 8, 9, 35. 

 

400. Tên khoa học:  Dorcus  titanus westermanni Hope, 1842. 

Tên Việt Nam:  Kặp kìm sừng đao 

Họ  Bọ sừng hươu (Kặp kìm) - Lucanidae    Bộ  Cánh cứng - Coleoptera    

Phân hạng: EN A1a,c,d  B 2,b, c, e +3d 

Cơ sở phân hạng: Một trong số những loài cánh cứng có độ dài và kích thước thân lớn và 
thường xuyên bị thu bắt để buôn bán nên số lượng giảm sút nhanh chóng. Vùng phân bố bị 
chia cắt và thu hẹp nhanh.  

Phân bố: 

-  Trong nước: Các vùng rừng núi cao ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 

- Thế giới: Đông Bắc  ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Bắc Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn:  8, 9, 35. 

 

401. Tên khoa học: Odontolabis cuvera fallaciosa Boileau, 1901. 

Tên Việt Nam: Kặp kìm nẹp vàng 

Họ Bọ sừng hươu (Kặp kìm) - Lucanidae    Bộ Cánh cứng - Coleoptera   

Phân hạng: VU A1 a, c, d B2b, c, e +3b 
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Cơ sở phân hạng: Loài Kặp kìm có mầu sắc đẹp và kích thước tương đối lớn. Chúng có nơi cư 
trú ngày một bị thu hẹp và giảm sút về chất lượng. Là loài bị săn lùng và buôn bán từ lâu nay. 
Có giá trị về khoa học, thẩm mỹ và kinh tế cao. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai,Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Lâm Đồng. 

- Thế giới: Đông Nam Trung Quốc, Bắc Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn: 8, 9, 35. 

 

Họ  Bọ hung - Scarabaeidae   

402. Tên khoa học: Tripoxylus  dichotomus  politus Prell, 1934. 

Tên Việt Nam: Bọ hung sừng chữ Y 

Họ Bọ hung - Scarabaeidae   Bộ  Cánh cứng - Coleoptera   

Phân hạng: EN A1c,d   C2a 

Cơ sở phân hạng: Một trong số các loài Cánh cứng có kích thước lớn với hình thái đẹp, sừng 
đặc biệt. Nơi cư trú bị thu hẹp và suy giảm về chất lượng. Hiện tại là loài hiếm gặp và đang bị 
thu bắt mạnh để buôn bán. 

Phân bố:  

- Trong nước: Bắc Bộ: Vĩnh Phúc (Bảo Lạc, Tam Đảo). 

- Thế giới: Đông Nam ấn Độ, Nam Trung Quốc, Bắc Mianma, bán đảo Đông Dương (Lào: 
TrÊn Ninh). 

Tài liệu dẫn: 31, 37. 

 
403. Tên khoa học:  Chalcosoma atlas Linnaeus, 1758. 

Tên Việt Nam:  Bọ hung ba sừng 

Họ Bọ hung - Scarabaeidae   Bộ Cánh cứng - Coleoptera  

Phân hạng: CR A1c,d C1 D1 

Cơ sở phân hạng: Đã từng thu được ở Trung Bộ và Nam Bộ nhưng lâu nay ít gặp, hiện tại còn 
thiếu thông tin. 
Phân bố:  
- Trong nước: Trung Bộ, Nam Bộ.  

- Thế giới: Đông Bắc ấn Độ, Malaixia, Celebes và Philippin. 

Tài liệu dẫn:  31, 37. 

 
404. Tên khoa học:  Cheirotonus battareli (Pouillaude, 1913). 

Tên Việt Nam: Cua bay hoa  
Họ Bọ hung - Scarabaeidae   Bộ Cánh  cứng - Coleoptera   

Phân hạng: EN A1a,b,c,D 

Cơ sở phân hạng: Loài côn trùng cánh cứng có kích thước lớn, đẹp với hai chân trước to dài 
dạng càng tôm. Số lượng cá thể bị giảm nhanh nên rất hiếm gặp. Có giá trị kinh tế cao, một 
con Cua bay cỡ lớn có thể bán với giá vài trăm đô la (USD), do vậy chúng đang bị thu bắt 
ráo riết. 
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Phân bố:  

- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Kon Tum. 

- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 

 Tài liệu dẫn: 31, 37. 

 

405.  Tên khoa học: Cheirotonus jansoni (Jordan, 1898). 

Tên Việt Nam: Cua bay đen 

Họ Bọ hung - Scarabaeidae   Bộ Cánh cứng - Coleoptera   

Phân hạng: EN A1a,b,cD 

Cơ sở phân hạng: Loài côn trùng Cánh cứng có kích thước lớn, đẹp với hai chân trước to dài 
dạng càng tôm. Số lượng cá thể bị giảm nhanh nên rất hiếm gặp. Có giá trị kinh tế cao. 

Phân bố:  

- Trong nước: Hà Giang (Đồng Văn), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Kon Tum. 

- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 

Tài liệu dẫn: 31, 37. 

 

406. Tên khoa học:  Eupacrus gracilicornis (Arrow, 1908). 

Tên Việt Nam:  Bọ hung năm sừng 

Họ   Bọ hung - Scarabaeidae    Bộ  Cánh cứng - Coleoptera    

Phân hạng:  VUA1a,dD 

Cơ sở phân hạng: Loài côn trùng cánh cứng cỡ lớn và có hình thù kỳ dị. Hiếm gặp và cũng bị 
săn bắt để buôn bán nên số lượng ngày một giảm sút. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Lào Cai (Sa pa), Hà Tĩnh (Ngân Sơn), Hoà Bình, Lâm Đồng (Đà Lạt). 

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Lào. 

Tài liệu dẫn: 31, 37. 

 

407. Tên khoa học: Jumnos ruckeri tonkinensis Nagai, 1992. 

Tên Việt Nam: Cánh cam xanh bốn chấm 

Họ  Bọ hung - Scarabaeidae   Bộ  Cánh cứng - Coleoptera    

Phân hạng: CR A1a, c, d +2a DE 

Cơ sở phân hạng: Loài cánh cứng to với mầu sắc đẹp, rất hiếm gặp và cũng là đối tượng buôn 
bán, trao đổi. Nơi cư trú bị thu hẹp và giảm sút về chất lượng. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Phú Thọ (Xuân Sơn), Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 

- Thế giới: Đông Bắc ấn Độ, Thái Lan, Tây Malaixia.  

Tài liệu dẫn: 16. 
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4. Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera 
Họ  Bướm rừng - Amathusiidae  
408. Tên khoa học: Stichophthalma uemurai uemurai   Nishimura, 1998. 

Tên Việt Nam:  Bướm chúa rừng nhiệt đới mura, Bướm lớn rừng mura. 

Họ  Bướm rừng - Amathusiidae   Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera   

Phân hạng:  VU A1c,d  B1 + 2b  

Cơ sở phân hạng: Loài mới được phát hiện cho khoa học, phân bố hẹp. Có thể là loài đặc hữu 
của Việt Nam. Đây là một trong những loài bướm ngày có kích thước lớn và cũng là đối tượng 
thu bắt để buôn bán. 
 Phân bố:  
- Trong nước: Gia Lai (Kon Cha Răng), Lâm Đồng (Bảo Lộc), Đồng Nai (Cát Lộc, Cát Tiên). 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

 Tài liệu dẫn: 18, 19, 26. 

 

409.  Tên khoa học:  Zeuxidia masoni Moore, 1878. 

Tên Việt Nam: Bướm rừng đuôi trái đào 

Họ  Bướm rừng - Amathusiidae  Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera 

Phân hạng: DD 
Cơ sở phân hạng: Loài hiếm gặp, phạm vi phân bố hẹp. Nơi sinh sống bị suy giảm mạnh về 
diện tích và chất lượng. Còn thiếu thông tin về loài này. 
Phân bố:  
- Trong nước: Thừa Thiên - Huế (Bạch Mã, Phong Điền), Đồng Nai (Cát Tiên). 

- Thế giới: Mianma, Thái Lan. 

Tài liệu dẫn:  21, 29. 

 
Họ  Bướm giáp - Nymphalidae   
410. Tên khoa học: Kallima albofasciata Moore, 1877. 
Tên Việt Nam: Bướm lá vạch trắng 
Họ  Bướm giáp - Nymphalidae   Bộ   Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera    
Phân hạng:    DD 
Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm gặp và chưa đủ thông tin. 
Phân bố: 
- Trong nước: Đồng Nai (Cát Tiên). 
- Thế giới: Andaman Is., Nias Is., Lào. 
Tài liệu dẫn: 18, 20. 
 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae   
411. Tên khoa học:  Byasa crassipes (Oberthur, 1879). 

Tên Việt Nam:  Bướm phượng đuôi lá cải 
Họ  Bướm phượng - Papilionidae   Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera  

Phân hạng: DD 
Cơ sở phân hạng:  Loài rất hiếm gặp và còn thiếu thông tin.  
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Phân bố:  
- Trong nước:  Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn (Ba Bể), Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 

- Thế giới:  ấn Độ, Bắc Mianma, Nam Trung Quốc, Lào. 

Tài liệu dẫn: 5, 24, 35. 

 

412. Tên khoa học:  Papilio achillides elephenor Doubleday, 1845. 

Tên Việt Nam: Bướm phượng đen tuyền 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae   Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera 

Phân hạng: DD. 

Cơ sở phân hạng: Loài này mới chỉ được phát hiện ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) một lần vào năm 
1999, còn rất ít thông tin. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Vĩnh Phúc (Tam Đảo). 

- Thế giới: Assam, Đông Bắc ấn độ, Mianma, Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 6, 14, 24. 

 

413 Tên khoa học:  Papilio noblei noblei de Niceville, 1889. 

Tên Việt Nam:  Bướm phượng đốm kem 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae    Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera   

Phân hạng: VU A1a,c B1 +2b 

Cơ sở phân hạng: Đây là loài Bướm phượng hiếm gặp và có tỷ lệ suy giảm của quần thể ít 
nhất 20 - 40% chất lượng nơi sinh sống bị giảm sút nghiêm trọng. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các vùng rừng núi cao hoặc rừng rậm thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ. 

- Thế giới:  Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn: 7, 15, 24, 30, 32. 

 

414. Tên khoa học: Graphium phidias phidias (Oberthur, 1896). 

Tên Việt Nam:   Bướm phượng  phidi 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae   Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera 

Phân hạng: VU B1+ 2a, b 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm gặp và số lượng cá thể suy giảm mạnh do cũng bị săn bắt để 
buôn bán. Diện tích và chất lượng nơi sinh sống bị suy giảm liên tục. 

Phân bố:  

- Trong nước: Các vùng rừng núi ở Bắc Bộ và Trung Bộ. 

- Thế giới:  Nam Trung Quốc, Lào. 

Tài liệu dẫn: 6, 23, 34. 
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415. Tên khoa học: Teinopalpus aureus aureus Mell, 1923. 

Tên Việt Nam: Bướm phượng đuôi kiếm răng nhọn 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae   Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera   

Phân hạng:  EN A1a,c,d B1 +2b 

Cơ sở phân hạng: Tương tự như loài T. imperialis   

Phân bố:  

- Trong nước: Cao Bằng (Khu bảo tồn thiên nhiên Pia Oắc), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Hà Tĩnh 
(Khu bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang), Ninh Thuận, Lâm Đồng (Đà Lạt). 

- Thế giới: Nam Trung Quốc, Lào. 

Tài liệu dẫn: 5, 22, 24, 34, 42, 45. 

 

416. Tên khoa học: Teinopalpus imperialis imperialis Hope, 1842. 

Tên Việt Nam:  Bướm phượng đuôi kiếm răng tù 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae   Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera   

Phân hạng: EN A1a,c,dB1 + 2b 

Cơ sở phân hạng: Loài bướm ngày đang bị săn lùng ráo riết để buôn bán với giá rất cao. Nơi 
cư trú là các vùng rừng núi cao có khí hậu mát mẻ như Tam Đảo, Sa Pa, ở những nơi đó cây 
cối đã bị phá huỷ nghiêm trọng nhằm mục đích săn bắt. 

Phân bố: 

- Trong nước: Lào Cai (Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên), Cao Bằng (Pia Oắc), Vĩnh Phúc 
(Tam Đảo), Kon Tum (Ngọc Linh). 

- Thế giới: Nêpan, Assam đến Bắc Mianma, Nam Trung Quốc (Vân Nam), Đông Bắc Thái 
Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn: 10, 11, 13, 30, 34, 40, 42. 

 

417. Tên khoa học: Troides helena cerberus  C. & R. Felder, 1860. 

Tên Việt Nam:  Bướm phượng cánh chim chấm rời. 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae   Bộ Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera   

Phân hạng:  VU A1 a, c, d B2b, d, e +3b, c, d 

Cơ sở phân hạng: Loài bướm đẹp, hiếm gặp và cũng đang bị săn bắt để buôn bán. Nơi cư trú 
bị xâm hại. Số lượng quần thể và cá thể suy giảm nhanh. 

Phân bố:  
- Trong nước: Bắc Kạn (Ba Bể), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Mê Linh), Ninh Bình (Cúc Phương), 
các vùng rừng ở Bắc và Trung Bộ. 
- Thế giới: Trung Quốc, Lào. 

Tài liệu dẫn: 3, 28, 33, 38. 

 
418. Tên khoa học:  Troides aeacus aeacus  C. & R. Felder, 1860. 

Tên Việt Nam:  Bướm phượng cánh chim chấm liền. 

Họ  Bướm phượng - Papilionidae    Bộ  Cánh vảy (Bướm) - Lepidoptera 



Danh lục đỏ việt nam – phần i. động vật 

 194

Phân hạng: VU A2a, c, d B2b, d, e +3b, c, d. 

Cơ sở phân hạng: (Giống như của loài T.aeacus) 

 Phân bố:  
- Trong nước: Bắc Kạn (Ba Bể), Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Mê Linh), Đà Nẵng (bán đảo Sơn Trà), 
Ninh Bình (Cúc Phương), Lâm Đồng, Đồng Nai. 
- Thế giới: Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn: 3, 28, 33, 38. 
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